
Công ty CP xây dựng 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

Tài sản Mã số
Thuyết 

minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

1 2 3 4 5

A- Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 284,349,664,739 271,693,594,943

I . Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 582,918,441 13,697,365,303
1. Tiền 111 582,918,441 13,697,365,303
2. Các khoản tương đương tiền 112 0 0

II . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 121 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) 129 0 0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 137,006,012,142 131,034,532,857
1. Phải thu khách hàng 131 120,366,145,674 116,437,013,178

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

g , , , , , ,
2. Trả trước cho người bán 132 9,121,191,799 10,523,607,858
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 9,103,689,677 0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD 134 0 0
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 229,642,236 5,888,569,065
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) 139 -1,814,657,244 -1,814,657,244

IV . Hàng tồn kho 140 146,332,845,898 123,786,380,469
1. Hàng tồn kho 141 V.04 146,332,845,898 123,786,380,469
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 0 0

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 427,888,258 3,175,316,314
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 1,851,495,384
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 0 0
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN 154 V.05 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 427,888,258 1,323,820,930

B- Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 30,420,107,406 35,749,732,036
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) 219 0 0

II. Tài sản cố định 220 29,952,302,794 35,218,135,886
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 29,952,302,794 35,218,135,886
- Nguyên giá 222 102,151,643,222 101,185,119,094



1 2 3 4 4

- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 223 -72,199,340,428 -65,966,983,208

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 0 0

- Nguyên giá 225 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 226 0 0

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 0 0

- Nguyên giá 228 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 229 0 0

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 0 0

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0

- Nguyên giá 241 0 0

- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 242 0 0

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0

1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 0

3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 0 0

4. Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn(*) 259 0 0

V. Tài sản dài hạn khác 260 467,804,612 531,596,150

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 467,804,612 531,596,150

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 0 02. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 0 0

3. Tài sản dài hạn khác 268 0 0
Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 314,769,772,145 307,443,326,979

Nguồn vốn

A- Nợ phải trả (300=310+330) 300 284,376,905,731 268,731,925,759

I. Nợ ngắn hạn 310 274,526,214,826 254,446,639,379

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 124,986,830,260 113,732,229,210

2. Phải trả người bán 312 39,260,706,489 44,997,859,055

3. Người mua trả tiền trước 313 70,153,374,329 65,164,898,371

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 4,604,353,232 9,518,033,074

5. Phải trả người lao động 315 304,319,773 3,259,760,798

6. Chi phí phải trả 316 V.17 3,081,262,384 70,877,350

7. Phải trả nội bộ 317 13,280,837,428

8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng 318 0 0

9. Các khoản phải trả, phải nộp N/hạn khác 319 V.18 17,249,639,925 16,318,548,815

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1,604,891,006 1,384,432,706

II. Nợ dài hạn 330 9,850,690,905 14,285,286,380

1. Phải trả dài hạn người bán 331 0 0

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 0 0

3. Phải trả dài hạn khác 333 0 0

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 9,850,690,905 14,285,286,380

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 0 0



1 2 3 4 4

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 0 0

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 0

8. Doanh thu chưa thực hiện 338 0 0

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 338 0 0
B- Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 30,392,866,414 38,711,401,220

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 30,392,866,414 38,711,401,220

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 29,593,140,000 29,593,140,000

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 0 0

4. Cổ phiếu quỹ(*) 414 0 0

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 0

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 0

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 3,721,146,633 2,904,100,863

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 668,124,305 490,825,405

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 0

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 -3,589,544,524 5,723,334,952

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 0

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 0 0

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0g p q ỹ

1. Nguồn kinh phí 432 V.23 0 0

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 0 0

Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) 440 314,769,772,145 307,443,326,979

Thuyết 

minh
Số cuối năm Số đầu năm

24

    người lập biểu                    kế toán trưởng giám đốc công ty

  Đinh Ngọc Kiên                Trịnh Văn Hải Nguyễn Mạnh Toàn

3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Ngoại tệ các loại

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu

1. Tài sản thuê ngoài

2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công



Công ty CP xây dựng 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

Đơn vị tính: Đồng

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI-25 37,613,464,154 60,305,480,474 140,211,463,920 132,121,177,744

2. Các khoản giảm trừ 03

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (10 = 01- 03)
10 37,613,464,154 60,305,480,474 140,211,463,920 132,121,177,744

4. Giá vốn hàng bán 11 VI-28 33,284,030,363 51,137,752,344 121,622,444,295 111,200,787,812

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (20 = 10-11)
20 4,329,433,791 9,167,728,130 18,589,019,625 20,920,389,932

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI-29 5,238,390 12,791,633 31,576,007 77,417,565

7. Chi phí tài chính 22 VI-30 5,396,491,692 5,683,917,440 16,130,999,532 10,997,319,451

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Báo cáo Kết Quả Hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Quý 3 Năm 2011

Chỉ tiêu
Mã 

số

Thuyết  

minh

Số liệu Quý 3
luỹ kế từ đầu năm đến 

cuối quý này

Mẫu số B02a - DN

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 5,396,491,692 5,683,917,440 16,130,999,532 10,997,319,451

8. Chi phí bán hàng 24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,237,014,779 2,511,129,427 6,129,458,070 6,541,986,042

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

[30 = 20+(21-22) - (24+25)]
30 -2,298,834,290 985,472,896 -3,639,861,970 3,458,502,004

11. Thu nhập khác 31 57,190,688 72,727,273 278,776,415

12. Chi phí khác 32 26,463,109 26,463,109

13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 -26,463,109 57,190,688 46,264,164 278,776,415

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              

(50 = 30+40)
50 -2,325,297,399 1,042,663,584 -3,593,597,806 3,737,278,419

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI-31 -26,473,810 130,332,948 467,159,802

16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 52 VI-32

17, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60 = 50-51)
60 -2,298,823,589 912,330,636 -3,593,597,806 3,270,118,617

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc công ty

Đinh Ngọc Kiên   Trịnh Văn Hải Nguyễn Mạnh Toàn

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011



Công ty CP xây dựng 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1/ Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác 01 151,234,610,759 170,595,541,434

2/ Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 (131,987,240,990) (134,189,427,348)

3/ Tiền chi trả cho người lao động 03 (14,734,081,663) (19,991,041,799)

4/ Tiền chi trả lãi vay 04 (16,167,383,068) (10,682,400,641)

5/ Tiền chi nộp thuế TNDN 05 (267,619,767) (509,375,000)

6/ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 982,312,771 383,170,127

7/ TiÒ hi khá h h ® ki h d h 07 (5 271 432 767) (8 006 782 443)

Luỹ kế từ đầu năm                   

đến cuối quý nàyChỉ tiêu
Mã    

số

Thuyết 

minh

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Quý 3 - năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

7/ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (5,271,432,767) (8,006,782,443)

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (16,210,834,725) (2,400,315,670)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1/ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và 

các tài sản dài hạn khác
21 (1,305,096,000) (2,488,154,250)

2/ Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 

và các tài sản dài hạn khác
22 80,000,000 1,251,000,000

3/ Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị kh 23

4/ Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 

đơn vị khác
24

5/ Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

6/ Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7/ Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 31,576,007 77,417,565

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (1,193,519,993) (1,159,736,685)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1/ Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của 

chủ sở hữu
31

2/ Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
32



Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

Luỹ kế từ đầu năm                   

đến cuối quý nàyChỉ tiêu
Mã    

số

Thuyết 

minh

Đơn vị tính: Đồng

3/ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 138,258,317,175 145,583,622,533

4/ Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (131,982,897,644) (145,478,441,730)

5/ Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

6/ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (1,985,511,675) (20,340,000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 4,289,907,856 84,840,803

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40 ) 50 (13,114,446,862) (3,475,211,552)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 13,697,365,303 3,848,618,345

 ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 

ngoại tệ
61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 VII-34 582,918,441 373,406,793

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011

 Người lập biểu                             Kế toán trưởng

Đinh Ngọc Kiên                             Trịnh Văn Hải

ập g y g

Giám đốc công ty

Nguyễn Mạnh Toàn



Công ty CP xây dựng 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

01- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Nhà nước giữ >50% vốn

02- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng cơ bản

03- Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, cao lanh;

- Sản xuất gạch nung, ngói, vôi;

- Sản xuất các sản phẩm từ xi măng vữa;

- Sản xuất cấu kiện thép cho xây dựng và các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc;

- San lấp mặt bằng;

- Xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật (Công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt

Mẫu số B09a - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Quý 3 năm 2011

điện, đường dây và trạm điện, nước sinh hoạt, công trình ngầm dưới đất - dưới nước, đường ngầm,

công trình hạ tầng kỹ thuật);

- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Mua bán vật liệu xây dựng;

- Vận tải hàng hoá bằng xe tải đặc biệt;

- Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;

- Đầu tư và kinh doanh đường giao thông;

04- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

- Thời tiết khắc nhiệt, mưa nhiều, thay đổi bất thường đã xấu đến kết quả SXKD trong kỳ.

- Một số công trình do thay đổi thiết kế, phương án thi công, giải phóng mặt bằng chậm nên có thời

gian phải nghỉ chờ việc, gián đoạn thi công dẫn tới hiệu quả sản xuất thấp.

- Hạn mức tín dụng thấp; Lãi vay và giá cả các loại hàng hoá, vật tư, nhiên liệu tăng bất thường ảnh

hưởng lớn tới kết quả SXKD trong kỳ.

- Một số công trình chủ đầu tư chậm nghiệm thu, thanh toán. Mặt khác vốn chủ sở hữu thấp dẫn tới

thiếu vốn kinh doanh, khả năng quay vòng vốn chậm.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

01- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 01/01/2011 kết thúc ngày 31/12/2011

02- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam.



III-  Chuẩn mực vàChế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

01- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp nửa tập trung nửa phân tán.

02- Tuân thủ đầy đủ 26 chuẩn mực kế toán hiện hành; Quyết định: 15/2006/QĐ-BTC (20/03/2006)

và Thông tư: 244/2009/TT-BTC (31/12/2009) của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

03- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung (Hạch toán trên phần mềm máy vi tính)

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

01- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, Tiền đang chuyển theo thực tế

 phát sinh tại thời điểm lập báo cáo.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 (ba)

tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi

thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

- Phương  pháp  chuyển  đổi  các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  Các nghiệp vụ

phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân

trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố cùng ngày.

Chênh  lệch  tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư của các

khoản mục tiền tệ tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính được ghi nhận vào doanh thu tài chínhkhoản mục tiền tệ tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính được ghi nhận vào doanh thu tài chính

hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

02- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi

phí khác có liên quan trực tiếp khác để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí mua của hàng bao gồm: Giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển,

bảo quản, bốc xếp trong quá trình mua hàng và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hàng.

Chi phí chế biến bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản

xuất chung biến đổi và chi phí sản xuất chung cố định.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo thực tế đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không

03- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:

TSCĐ hữu hình và tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử

dụng tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ giá trị

hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ : Đường thẳng theo thời gian và dự án.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian sử



dụng ước tính của tài sản, số năm khấu hao cụ thể. 

• Nhà cửa, vật kiến trúc      15 năm

• Máy móc thiết bị 05 - 10 năm

• Phương tiện vận tải 05 - 10 năm

• Thiết bị văn phòng 04 - 06 năm

• TSCĐ vô hình

04- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

05- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm lập báo cáo, nếu:

• Các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua được coi

là “Tương đương tiền”;

• Có thời hạn thu hồi dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn;

• Có thời hạn thu hồi trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn;

Các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn khác:- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán, được xác định trên cơ

sở chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm

lập dự phòng .

06- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản cố định dở dang

được tính vào giá trị của của tài sản đó (Được vốn hóa), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ

các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên

quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Việc  vốn  hóa  chi phí  đi  vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây

dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ chấm dứt  khi các hoạt động chủ yếu cho việc chuẩn bị đưa tài sản

dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là

chi phí trong kỳ.

Các  khoản  thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng

vào mục đích có được tài sản dở dang thì được ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay khi vốn hóa.

Lãi tiền vay phát sinh từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động SXKD được hạch toán vào Kết quả

hoạt động kinh doanh khi phát sinh.



- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Toàn bộ

07- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán khoản chi phí sửa

chữa lớn TSCĐ. Nguồn trích trước này dùng để quyết toán các chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh

trong kỳ (Hoặc để lại cho kỳ sau để quyết toán các khoản chi phí sửa chữa lớn chưa thực hiện xong

trong kỳ). Nếu giá trị đã trích trong kỳ không đủ chi trả các khoản chi phí SCL đã phát sinh thì hạch

trực tiếp vào phí phí SXKD trong kỳ. Nếu giá trị đã trích trong kỳ không chi hết thì sẽ được dùng để  

ghi giảm chi phí SXKD trong kỳ.

- Chi phí khác: Kết chuyển vào chi phí SXKD trong 1 kỳ hạch toán.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ chi phí SC lớn TSCĐ vào chi chi SXKD theo quý.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo đường thẳng trong 10 năm.

08- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Phân bổ vào chi phí SXKD trong kỳ theo kế hoạch.

09- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu và các quy định khác hiện hành.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Ghi hậ à hi hí tài hí h h ặ d h th h t độ tài hí h t kỳ á kh ả hê h lệ hGhi nhận vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ các khoản chênh lệch

tỷ giá hối đoái theo quy định hiện hành.  Do  hiện tại đơn vị không có hoạt động đầu tư xây dựng

hoặc hoạt động đầu tư mở rộng quy mô sản xuất dở dang.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận đích doanh các khoản lãi, lỗ của các hoạt

động SXKD, hoạt động tài chính và các hoạt động khác.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Xác định theo giá trị hợp lý các khoản tiền sẽ thu được từ hoạt động SXKD.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo khoản tiền xác định sẽ thu được.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Ghi nhận theo giá trị lãi tiền gửi được thanh toán.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Theo KL công việc hoàn thành được nghiệm thu.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Lãi tiền vay phát sinh trong kỳ.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế

thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Theo thu nhập chịu thuế đã xác định và thuế suất hiện hành.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không

15- Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1- Chu kỳ của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ kế toán là liên tục theo tiến độ của các

công trình đơn vị đang thi công và đặc thù của ngành xây dựng cơ bản.



2- Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu

thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc

tác động của chúng: Không có.

3- Những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị luỹ kế:

Danh mục

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

* Phân phối lợi nhuận năm 2010 làm tăng các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

* Lợi nhuận chưa phân phối giảm trong kỳ:

Trong đó: + Lợi nhuận quý 1/2011

+ Lỗ phát sinh quý 2/2011

+ Lỗ phát sinh quý 3/2011

+ Phân phối lợi nhuận 2010

-1,480,090,890

-5,719,281,670

-2,298,823,589

185,316,673

Đầu năm

668,124,305

3,721,146,633 2,904,100,863

490,825,405

-9,312,879,476

177,298,900

29,593,140,000 29,593,140,000

Cuối kỳ

(3,589,544,524) 5,723,334,952

994,344,670

817,045,770

p ợ Ë

4- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo

giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại ; Hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã

được  báo cáo trong các niên độ trước,  nếu những thay đổi này có ảnh hưởng  trọng yếu đến kỳ kế

toán giữa niên độ hiện tại: Không có.

5- Phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn: Không có.

6- Cổ tức đã trả của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi:

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết thông qua ngày 14/04/2011.

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15,0 % vốn điều lệ

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền

+ Tổng số cổ tức phải trả:

* Cổ tức trả cho cổ phiếu phổ thông:

* Cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi:

+ Số cổ tức đã được chi trả:

+ Số cổ tức còn chưa chi trả:

7- Doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

7.1- Số liệu quý 2/2011:

Lĩnh vực SXKD

- Hoạt động xây lắp:

- Sản xuất cung ứng vật liệu:

LN trước thuế

, , ,

4,438,971,000

4,438,971,000

1,985,511,675

2,453,459,325

Doanh thu

37,613,464,154 3,092,419,012



- Vận tải, cho thuê thiết bị:

- Hoạt động tài chính:

- Hoạt động khác:

7.2- Số liệu luỹ kế từ đầu năm:

Lĩnh vực SXKD

- Hoạt động xây lắp:

- Sản xuất cung ứng vật liệu:

- Vận tải, cho thuê thiết bị:

- Hoạt động tài chính:

- Hoạt động khác:

*** Lưu ý:

+ Hoạt động tài chính chỉ đơn thuần là so sánh lãi tiền gửi thu được và chi phí lãi vay.

8-  Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ nhưng chưa được

phản ánh trong báo cáo tài chính: Không có.

9-  Những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng  hoặc tài sản tiềm tàng  kể từ ngày kết thúc kỳ kế

toán năm gần nhất: Không có.

10- Các thông tin khác:

(26,463,109)

Doanh thu

72,727,273 46,264,164

LN trước thuế

135,488,009,988 12,459,561,555

5,238,390 (5,391,253,302)

4,723,453,932

31,576,007 (16,099,423,525)

- Năm 2011 công ty được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN đối với các đơn vị thực hiện cổ phần

hoá doanh nghiệp nhà nước theo nghị định số: 187/2004/NĐ-CP ngày 14/11/2004 của Chính phủ.

- Thời gian còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo nghị định số 187/2004/NĐ-CP: Hết năm 2011.

- Công ty được hưởng hỗ trợ lãi suất vay trung hạn theo quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 04/4/2009

của Thủ tướng chính phủ đã ghi giảm chi phí lãi vay.

- Quý 1/2011:

- Quý 2/2011:

- Quý 3/2011:

- Luỹ kế từ đầu năm:

Người lập biểu

Đinh Ngọc Kiên

Kế toán trưởng Giám đốc công ty

Trịnh Văn Hải Nguyễn Mạnh Toàn

45,603,195

44,594,949

101,923,204

11,725,060

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011


